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A-  Phần mở đầu
I- Lý do chọn đề tài :
 Thực trạng hiện nay chúng ta thấy rằng giáo dục đang càng ngày có nhiều sự đổi mới và cũng từ đó nhận thức về giáo dục của mọi người đang ngày một nâng cao.Trong thực tế các nước trên thế giới và trong khu vực đã và đang rất coi trọng đầu tư cho đổi mới PPDH. Nhật Bản cho rằng cũ chỉ phù hợp với việc đào tạo công chức ngoan ngoãn, biết thừa lệnh. Nga cho rằng  “Diện mạo của dân tộc Nga sẽ phụ thuộc vào cách dạy như thế nào”….ở  hầu hết các nước cách dạy học áp đặt ,tập trung vào giáo viên đã và đang được thay thế bằng cách dạy học tham gia,tích cực ,cách dạy học tập trung vào người học, tập trung vào quá trình,vào việc tổ chức cho người học được hoạt động.
   Cũng trong tình trạng giáo dục như của các nước kém phát triển ,hiện nay giáo dục nước ta đang còn gặp rất nhiều khó khăn nhất là còn lạc hậu và chậm trễ về phương pháp dạy học.Đây cũng chính một trở ngại rất lớn đối với chất lượng giáo dục.
Chất lượng giáo dục ở nước ta đang còn nhiều băn khoăn trăn trở, nhất là những vùng kinh tế còn khó khăn,nhận thức về giáo dục còn lạc hậu, số học sinh yếu kém vẫn tồn tại khá nhiều hay vẫn còn rất đông. Bên cạnh đó thì đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy chưa nói là có một số giáo viên dạy còn  chưa có nhiệt huyết, chưa thực sự yêu nghề, chưa thực sự tìm tòi học hỏi thường xuyên.
  Mặt khác, hiện nay chương trình đổi mới SGK còn đang mới tiến hành trong bối cảnh số lượng học sinh yếu kém còn nhiều. Mà chương trình đòi hỏi tính tư duy cao, đòi hỏi học sinh phải có đủ lượng kiến thức nhất định thì mới hiểu và theo học được. Trong quá trình thực hiện hai không với bốn nội dung chúng ta không thể cứ giảng dạy theo cách đều đều được, bởi trọng tâm vẫn là giảm học sinh yếu kém .
     Vì vậy, vai trò người giáo viên khi giảng dạy đối tượng này là rất quan trọng. Cần phải làm thế nào để có học sinh khá giỏi cũng như nâng cao chất lượng của học sinh yếu kém trong một lớp học. Làm thế nào học sinh khá giỏi không cảm thấy nhàm chán, nhưng học sinh yếu kém không cảm thấy chán nản. Để ngày càng nâng cao chất lượng của học sinh ,khắc phục được tình trạng học sinh yếu kém hiện tại .Vì lí do đó tôi tiếp tục  chọn đề tài:
“PHƯƠNG PHÁP phụ đạo HỌC SINH YẾU, KÉM MÔN TOÁN THCS”

II- Nhiệm vụ , mục đích của đề tài :

+ Thông qua phương pháp giảng dạy tích cực sáng tạo của người giáo viên hướng dẫn học sinh học tập cụ thể hơn.

+ Bên cạnh chuyển đổi cách thức dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang cách thức dạy học theo lối “Phát huy tính tích cực ,sáng tạo của người học để họ chủ động phát hiện, tiếp nhận  kiến thức,rèn luyện khả năng tự học,tinh thần hợp tác và kĩ năng vận dụng kiến thức trên trong học tập và thực tiễn,từ dè có niềm vui ,hứng thú trong học tập”.

+ Giúp học sinh còn ở mức độ chưa tư duy độc lập,sáng tạo  được vẫn có thể tiếp thu được kiến thức thoát khỏi mức học yếu kém.

+ Một đề tài khoa học chỉ có hiệu quả khi nó quay lại phục vụ thực tiễn cuộc sống .Đề tài góp phần nâng cao chất lượng học tập chủ yếu cho học sinh yếu kém.Giúp các em còn nằm trong tình trạng học sinh yếu kém có thể vừa ôn kiến thức cũ nhưng vẫn nắm nắm bắt kiến thức mới .
III- Phạm vi thực hiện :  

 
+ Đối với học sinh yếu kém về bộ môn Toán THCS 

+ Kiến thức phải nằm trong chương trình SGK của Bộ GD và Đào Tạo

+ Các giáo viên đang giảng dạy môn Toán ở các Trường THCS  phụ huynh học sinh ,chính quyền địa phương.

  IV-Đối tượng và khách thể nghiên cứu:
1. Đối tượng : phương pháp giảng dạy học sinh yếu kém

2. Khách thể nghiên cứu:Lớp 8h trường THCS  Nghĩa Hành –Tân Kỳ –Nghệ An


V- Các phương pháp nghiên cứu:

1. Tổng kết trao đổi các ý kiến về kinh nghiệm kế hoạch 

2. Quan sát 

3. Đàm thoại 

4.Điều tra

B- NỘI DUNG
I-CƠ sở lí luận 
       Phương pháp phụ đạo đối với học sinh yếu kém Toán phải đặt dưới mục tiêu tổng thể của giáo dục nói chung và giáo dục nhà trường nói riêng. Đào tạo ra những con người đầy đủ về các mặt trí tuệ,đạo đức ,là người có đầy đủ kiến thức, nhân cách……

        Phương pháp phụ đạo đối với học sinh yếu kém Toán THCS  phải bám sát tình hình thực trạng học tập,sinh hoạt của tập thể lớp .Đồng thời nắm chắc năng lực tiếp thu của đối tượng ,kiến thức hiện tại,nhận thức về quá trình học tập,sự quan tâm của phụ huynh học sinh ,của Đảng và chính quyền địa phương nơI công tác cũng như hoàn cảnh của gia đình các em trong diện yếu kém .

         Phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém Toán THCS  phải đảm bảo tính khoa học ,tính cụ thể.Phương pháp đưa ra phải phù hợp với đối tượng, năng lực của học sinh yếu kém .Được các em tự ý thức quan tâm và có nhu cầu động cơ thực hiện.Không nên đặt ra mục tiêu kết quả quá cao hoặc quá thấp.   
         Phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn Toán THCS không chỉ phục vụ cho việc bổ sung kiến thức cơ bản về môn Toán mà còn hình thành được các kỹ năng cơ bản để học tập tốt bộ môn Toán   .Như vậy ,vai trò của người giáo viên là rất quan trọng trong mỗi tiết dạy ở lớp.Sự quan tâm giúp đỡ cụ thể đối với các em cần thể hiện hết sức khéo mà tạo cho các em học tập một cách tự tin trong lớp.Thông thường giáo viên trẻ thường rất hay chán nản và buồn phiền đối với những lớp có những học sinh yếu kém điều đó càng làm cho khoảng cách giữa học sinh và giáo viên càng có nhiều sự lãnh cảm không có sự thông cảm lẫn nhau.

     Việc thực hiện phương pháp phụ đạo yếu kém là việc rất quan trọng hiện nay. Đặc biệt là trong quá trình thực hiện nghiêm túc công cuộc đổi mới trong nghành giáo dục nói chung và nghành giáo dục Tân Kỳ nói riêng đang diễn ra rất mạnh mẽ và quyết liệt.

    Cuối cùng để thực hiện tốt cuộc vận động hai không thì chúng ta phảI tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp đối tượng .Lấy học sinh làm trung tâm, các kế hoạch đề ra đòi hỏi phải vận dụng các kiến thức tri thức của tâm lý học giáo dục vào thực tế và giáo viên phảI có những phẩm chất năng lực cần thiết nhất.

II.THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ 

Việc lập kế hoạch thực hiện được tiến hành ở lớp 9C của trường THCS Nghĩa Hành – Tân Kỳ – Nghệ An. Đây cũng là lứa tuổi đầu của thời kỳ  thanh niên nên các em “không còn là trẻ con cũng chưa phải là  là người lớn”. Đây là lứa tuổi “Bình minh cuộc đời” và là giai đoạn hình thành nhân cách  và quyết định tương lai của các em. ở  lứa tuổi các em tính tập thể rất cao ,quan hệ bạn bè chiếm hơn hẳn so với quan hệ của người lớn tuổi hoặc ít tuổi hơn.Các em có nhu cầu tìm hiểu và đánh giá những đặc điểm tâm lý của mình.
Hoạt động học tập của các em đòi hỏi tính năng động  và tính độc lập cao hơn nhiều phát triển tư duy lý luận ,tri giác có mục đích đã đạt tới mức độn cao ,quan sát trở nên có mục đích và có hệ thống  và toàn diện hơn. Đã chịu sự điều khiển của hệ thống tín hiệu thứ hai nhiều hơn và không tách khỏi tư duy ngôn ngữ. ở gia đình các em đã có quyền lợi và trách nhiệm được người lớn trao đổi một số vấn đề trong gia đình .
Giai đoạn này tự ý thức các em phát triển rất cao và các em không chỉ nhận thức cái tôi của mình  trong hiện tại mà còn nhận thức về vị trí cái tôi của mình trong xã hội ,trong tương lai không chỉ hiểu rõ các phẩm chất nhân cách bộc lộ rõ mà còn có thể hiểu được những phẩm chất phức tạp biểu hiện những quan hệ nhiều mặt của nhân cách. Lứa tuổi này thái độ của các em với môn học trở nên có lựa chọn, về các môn học quan trọng các em rất tích cực, còn các môn học khác các em còn ít quan tâm hơn .

Đây là lứa tuổi hứng thú nhận thức rất rộng rãi mang tính phê phán, các em đều muốn khao khát thể hiện mình muốn được lập công, là lứa tuổi nhiệt tình  hưởng ứng các công việc cao đẹp và hết lòng với công việc. Đây cũng là lứa tuổi có khuynh hướng sáng tạo.

    Chính vì vậy trong lứa tuổi này rất đẽ bị tự ái, không muốn thừa nhận minh là một học sinh yếu kém. Hoặc có lúc các em vẫn muốn học nhưng vì hổng kiến thức nên không biết bắt đầu từ đâu. Cứ ngồi vào học ,làm bài tập là thấy không còn hào hứng vì không thể làm được, không hiểu gì cả. Những lúc như vậy các em chuyển sang những công việc khác một cách dễ dàng. Như vậy càng ngày các em lại càng bị hổng kiến thức nhiều hơn và dẫn tới ngồi nhầm lớp.

Bên cạnh những nét chung của lứa tuổi thì còn những nét riêng của tập thể lớp 8H.
    Lớp 9C gồm 44 em học sinh trong đó 20 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Địa bàn cư trú của các em tập trung nhiều ở xã Tân Hương ,tuyệt đại đa số gia đình là gia đình nhà nông, hoàn cảnh gia đình hầu hết còn nhiều khó khăn vì vậy các em đã làm quen với lao động .

    
Đa số các em có sức khoẻ tốt, đặc điểm sinh lý phát triển bình thường, không có em nào bị khuyết tật hay khủng hoảng về tinh thần. Thành tích học tập về môn Toán ở lớp 7: có 22 em học sinh yếu kém môn Toán  chiếm 50% số học sinh của lớp . Khi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm có 38 em dưới điểm trung bình .ý thức học tập còn nhiều hạn chế ,phụ huynh thiếu quan tâm đến vấn đề học tập của con cái, nhiều em không thực sự quan tâm tới học tập đến mức thích thì làm bài kiểm tra không thích thì thôi.

- Về thuận lợi :

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp rất quan tâm tới học trò 

+ Bản thân có một ít kinh nghiệm học hỏi được thông những giáo viên kinh nghiệm lâu năm

+ Địa bàn các em hầu hết ở các xóm có điều kiện giao thông thuận lợi do đó việc đi thực tế tại gia đình khá dễ dàng 

- Khó khăn:

 + Các em bị hổng nặng về kiến thức 

 + Phụ huynh thiếu quan tâm đến học tập của học sinh

 + Khả năng tiếp thu của nhiều em còn nhiều hạn chế
 + Điều kiện cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế(học 2 ca) và còn những khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình giáo dục của nhà trường .      
 III- Các vấn đề cần lưu ý
- Học sinh nằm trong diện yếu kém thường hay tự ái rất dễ dẫn tới sự coi thường môn học
- Giáo viên thực hiện phải quyết tâm cao,bền bỉ không nóng nảy, xử lý tình huống phải hết sức sư phạm

- Giáo viên phải coi trọng như những học sinh bình thường khác

- Về mức độ sáng tạo trong học tập đa số còn nhiều hạn chế

C. giải pháp thực hiện

1.Mục tiêu: 

 + Học kỳ 1:Giảm số lượng học sinh yếu kém môn Toán từ 22 (chiếm 50%) em xuống 16 em (chiếm 36,4%)

+ Học kỳ 2: Còn 10 em

2.Các biện pháp thực hiện

I.Những biện pháp chung

  a, Đối với nhà trường :
- Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đàu năm học

- Thành lập các lớp yếu kém ngay từ đầu năm học và nắm vững số lượng học sinh yếu kém ở các khối 

- Cử chuyên trách về theo dõi và kiểm tra thường xuyên về vấn đề phụ đạo học sinh yếu kém.
- Giáo viên phụ trách này được tính tiết dạy như một giáo viên chủ nhiệm của một lớp,có trách nhiệm thực hiện như một giáo viên chủ nhiệm lớp đó. 
- Phát động phong trào thi đua giữa các môn với nhau có phần thưởng cho những em học tập có tiến bộ ,chăm học,học tập đầy đủ.
- Xây dựng quy định về chuyên môn trong thực hiện giảng dạy học sinh yếu kém có khen chê đối với từng giáo viên hàng  tháng
 - Cử giáo viên có tinh thần trách nhiệm và có nghiệp vụ tay nghề khá trở lên, có ưu tiên về  các vấn đề khác như công tác phổ cập, công tác chủ nhiệm…v…v.. 
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương  đặc biệt là cán bộ phụ trách công tác hai không của xã sở tại 

b, Đối với  chính quyền địa phương:

- Thành lập ban chỉ đạo phụ đạo học sinh yếu kém gồm :

 
 + Phó chủ tịch văn xã làm trưởng ban                   

          + Uỷ viên văn hoá làm phó ban

          + Các ông (bà) xóm trưởng làm ban viên

          + Mỗi xóm cử bí thư chi đoàn theo dõi thường xuyên và đôn đốc tham mưu với trưởng ban.

+ Đặt vấn đề phụ đạo học sinh yếu kém là một vấn đề nghị sự thường xuyên trong các lần họp xóm và sinh hoạt chi bộ

        
+ Thường xuyên báo cáo tình hình cho xóm trưởng 

II. Những phương pháp cụ thể đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy môn toán
Khi tiếp nhận lớp để giảng dạy cần nắm được tình hình cụ thể của học sinh trong lớp.Giáo viên giảng dạy cũng phải hết sức quan tâm hiểu rõ hoàn cảnh từng em.Tiến hành khảo sát tình hình nắm bắt kiến thức  như thế nào, bị hổng phần nào và đưa ra phương án để phụ đạo cho các nhóm.
Đặc thù của hoạt động giáo dục là nó không chỉ diễn ra trong phạm vi nhà trường mà còn chịu nhiều tác động chủ quan, khách quan giáo dục nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả sẽ không cao được.Vì vậy phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém  muốn bảo dảm tính thống nhất, liên tục và toàn diện của nó đòi hỏi có sự liên kết với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. Do đó giáo viên phải phối hợp với gia đình phổ biến để gia đình hiểu rõ chủ trương của nhà trường,tình hình học tập của học sinh hàng tuần.  
      Họp phụ huynh của các học sinh yếu kém trao đổi thẳng thắn về kiến thức và cach hỗ trợ về thời gian cho các em.Đồng thời theo dõi kiểm tra hoạt động học ở nhà.Đối với những phụ huynh không đi thì báo với chính quyền xóm kết hợp đến nhà cùng với các tổ chức đoàn thể của xóm vận động làm việc tại nhà.Như vậy ,một phần đã nâng nhận thức về xã hội hoá trong cộng đồng dân cư ở địa phương. 
    Thăm các gia đình học sinh tìm hiểu cụ thể và chi tiết hơn về hoàn cảnh gia đình của từng em

     Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài học, với đặc điểm và trình độ của người học, với điều kiện của lớp, cơ sở giáo dục và địa phương.
     Một trong những yêu cầu đặt ra của cải cách là phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên. Học sinh tự giác, chủ động tìm tòi, phát hiện và giải quyết nhiệm vụ nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức đã học vào bài tập và thực tiễn. Trong đó có đổi mới dạy học môn toán, Trong trường phổ thông, dạy toán là dạy hoạt động toán học. Đối với học sinh có thể xem việc giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học. Quá trình giảI toán đặc biệt là giải toán hình học là quá trình rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp tìm tòi và vận dụng kiến thức vào thực tế. Thông qua việc giải toán thực chất là hình thức để củng cố, khắc sâu kiến thức rèn luyện được những kĩ năng cơ bản trong môn toán.

Trong hoạt động dạy học theo phương pháp đổi mới, giáo viên cần giúp học sinh chuyển từ thói quen thụ động sang thói quen chủ động. Muốn vậy GV cần chỉ cho HS cách học, biết cách suy luận, biết tự tìm lại những điều đã quên, biết cách tìm tòi để phát hiện kiến thức mới. Các phương pháp thường là những quy tắc, quy trình nói chung là các phương pháp có tính chất thuật toán. Tuy nhiên cũng cần coi trọng các phương pháp có tính chất tìm đoán. Học sinh cần được rèn luyện các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự, quy lạ về quen. Việc nắm vững các phương pháp nói trên tạo điều kiện cho học sinh có thể đọc hiểu được tài liệu, tự làm được bài tập, nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản đồng thời phát huy được tiềm năng sáng tạo của bản thân và từ đó học sinh thấy được niềm vui trong học tập.

Là một giáo viên toán trong quá trình tự học bồi dưỡng thường xuyên về đổi mới phương pháp dạy học hiện nay bản thân cũng nhận thấy được yêu cầu trên là rất phù hợp và thiết thực. Trong quá trình dạy học giải toán giáo viên phải biết hướng dẫn, tổ chức cho học sinh tìm hiểu vấn đề phát hiện và phân tích mối quan hệ giữa các kiến thức đã học trong một bài toán để từ đó học tìm được cho mình phương pháp giải quyết vấn đề trong bài . Chỉ trong quá trình giải toán tiềm năng sáng tạo của học sinh được bộc lộ và phát huy, các em có được thói quen nhìn nhận một sự kiện dưới những góc độ khác nhau, biết đặt ra nhiều giả thuyết khi phải lý giải một vấn đề, biết đề xuất nhữnh giải pháp khác nhau khi sử lý một tình huống.

Về khách quan cho thấy hiện nay năng lực học toán của học sinh còn rất nhiều thiếu xót đặc biệt là quá trình vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập và thực tiễn. Tỷ lệ học sinh yếu kém còn cao các em luôn có cảm giác học hình khó hơn học đại số. Tình trạng phổ biến của học sinh khi làm toán là không chịu nghiên cứu kĩ bài toán, không chịu khai thác và huy động kiến thức để làm toán. Trong quá trình giải thì suy luận thiếu căn cứ hoặc luẩn quẩn. Trình bày cẩu thả, tuỳ tiện …

Về phía giáo viên phần lớn chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc dạy giải toán. Hầu hết GV chưa cho HS làm toán mà chủ yếu giải toán cho học sinh, chú ý đến số lượng hơn là chất lượng. Trong quá trình dạy học giải toán GV ít quan tâm đến việc rèn luyện các thao tác tư duy và phương pháp suy luận. Thông thường GV thường giải đến đâu vấn đáp hoặc giải thích cho học sinh đến đó, không những vậy mà nhiều GV coi việc giải xong một bài toán kết thúc hoạt động . GV chưa thấy được trong quá trình giải toán nó giúp cho học sinh có được  phương pháp, kĩ năng, kinh nghiệm, củng cố, khắc sâu kiến thức mà còn bổ xung nguồn kiến thức mới phong phú mà tiết dạy lý thuyết mới không thể có được.

Trong quá trình công tác bản thân tôi không ngừng học tập nghiên cứu và vận dụng lý luận đổi mới vào thực tế giảng dạy của mình. Qua quá trình tập huấn, được sự cộng tác của đồng nghiệp và sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường tôi đã tiến hành nghiên cứu và vận dụng quan điểm trên vào công tác giảng dạy của mình và thấy rất có hiệu quả.

   Chẳng hạn, trong một lớp có 4 em học sinh bị hổng về kiến thức cộng hai số nguyên (Toán 6). Giáo viên tổ chức thành một nhóm hoạt động riêng ,các em tập hợp lại thi đua học cách thực hiện cộng hai số nguyên.


Sau đó giáo viên ra một bài kiểm tra nhỏ để kiểm tra, kết quả được công khai và khen thưởng những em đạt kết quả tốt. Bài tập phải ra từ mức độ phù hợp với các đối tượng yếu kém trong nhóm.Trước hết là học sinh phải nắm được định nghĩa cộng hai số nguyên và yêu cầu phải thực hiên thành thạo, rồi mới sang phần khác.Động viên khuyến khích tạo cơ hội và điều kiện cho người học tham gia tích cực,chủ động sáng tạo vào quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức  .

Thông thường ở nhưng em này đều bị hổng rất nhiều kiến thức cơ bản, như vậy không chỉ có duy nhất một nhóm em mà còn có nhiều em như thế. ở lớp 8H, trong số 22 em bị hổng thì  hầu hết các em bị hổng nặng về kiến thức này.

Tôi thấy rằng, đây là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp vì không có em nào nắm được quy tắc và cách thực hiện cộng hai số nguyên.Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp thì thấy rằng các em đều là học sinh yếu kém từ lớp 6.

Trao đổi với giáo viên bộ môn thì đa số các em này cũng thuộc diện yếu kém cần phụ đạo.

Thành lập các nhóm tổ trong lớp,cử ra lớp trưởng lớp phó phụ trách học tập.
Thường xuyên quan tâm vấn đề học bài và làm bài tập về nhà đối với từng em, giáo viên có thể mất đi một tiết dạy để kiểm tra đánh giá vấn đề học bài và làm bài ở nhà của từng cá nhân và từng nhóm cụ thể. iáo viên vừa kiểm tra vừa sửa chữa từng lỗi nhỏ cho các em.
Dùng câu hỏi để tìm hiểu mức độ hứng ths học tập cua môn toán để biết cách giúp đỡ tạo hứng thú cho học sinh.Thường xuyên thăm hỏi động viên kịp thời những em đã cố gắng học tập,động viên những em còn chưa có sự tiến bộ về ý thức học tập.

    
Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp như vậy mới đảm bảo phù hợp với đối tượng,giáo viên phải có sự chuẩn bị đầy đủ về nội dung và dụng cụ học tập.

Trước hết giáo viên phải có phân phối chương trình phù hợp với nội dung của chương trình học chính khoá. Đó là chương trình cũ có liên quan trực tiếp tới bài học tiến hành song song ở lớp. Như vậy sau khi đã được ôn lại kiến thức cũ thì kiến thức đó được phục vụ ngay cho bài học ở lớp 9.Chẳng hạn như chương trình Toán 9 chuẩn bị học trong những tuần tới là chương tam giác đồng dạng thì những buổi phụ đạo học sinh yếu kém trước đó là phải ôn về tỉ số của hai số, tính chất tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
Tổ chức thảo luận các bài học nhằm nâng cao sự mạnh dạn trong quá trình học tập, vì thông thường những em này rất ít khi phát biểu trong các giờ học chính khoá .Thảo luận làm thế nào thu hút được các em đều tham gia một cách tích cực.Thảo luận về một bài toán phù hợp với trình độ của học sinh, những cách học thuộc định lí quy tắc như thế nào cho nhanh thuộc cho đễ hiểu.Khi gặp vấn đề không hiểu ta giải quyết như thế nào ? Khi gặp bài tập không làm được ta phải làm như thế nào ?(Bài tập cơ bản) Sử dụng phương pháp dạy học cơ bản nhất đối với các em như phương pháp thuyết trình .
Bên cạnh hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém vẫn là hoạt động dạy học chính khoá, giáo viên cần tập trung chú ý hơn đối với các đối tượng này. Đặt câu hỏi phù hợp cho các em liên hệ với kiến thức được ôn trước đó, vừa tầm để các em suy nghĩ được để trả lời.
      Đối với các em, tiếp thu được kiến thức cơ bản trong chương trình mới là một sự cố gắng hết sức.Vậy nên, khi tiến hành kiểm tra bài cũ thì nên cẩn trọng ,tránh làm cho các em cảm thấy tự ti mặc cảm với những kiến thức đã được phụ đạo. Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm có hình thức khen chê hàng tuần vào các giờ sinh hoạt.Mỗi học sinh có một quyển sổ theo dõi điểm kiểm tra hàng tuần yêu cầu phụ huynh ký vào sổ xem xét kết quả hàng tuần để xem xét động viên kịp thời tạo thêm hứng thú học tập cho học sinh. 

Khi ra đề kiểm tra trong các tiết học chính khoá nên ra đề có tính hệ thống các kiến thức cơ bản  và vận dụng được các kiến thức cơ bản chiếm 60% tổng điểm. Đề ra đơn giản không phức tạp không đánh lừa học sinh không làm cho học sinh cảm thấy qua khó khăn.Thường là những đề bài vận dụng trực tiếp các kiến thức cơ bản ,động viên các em tự giác làm bài chịu khó suy nghĩ. Nếu kết quả tốt thì có thể nâng dần yêu cầu của đề bài.
   
Việc đánh giá học sinh đòi hỏi tính khách quan ,công bằng ,trung thực  và chính xác tạo cơ hội cho học sinh khẳng định mình.Kích thích tính tích cực cá nhân là động lực cho học sinh học tập và rèn luyện.Việc đánh giá toàn diện và có sự tham gia của cán bộ lớp,của tập thể và của chính đối tượng .

Tổ chức các trò chơi Toán học trong các buổi phụ đạo có hiệu quả tạo  hứng thú , kích thích ham học hỏi của các em.
    
Thường xuyên gặp mặt trao đổi với Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh nhằm giúp hội nắm thông tin kết quả học tập của lớp .Những học sinh còn thiếu cố gắng hay gia đình còn thiếu quan tâm đến học tập của học sinh.Đôn đốc chi hội phụ huynh thực hiện các nhiệm vụ của chi hội góp phần thúc đẩy giáo dục học sinh học tập.Hoặc có thể sử dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề nhưng phải lưu ý với 4 mức độ như sau:

+ Mức 1:
Giáo viên đặt vấn đề ,nêu cách giải quyết vấn đề;người học thực hiện giải quyết vấn đề theo sự hướng dẫn của giáo viên.Gáo viên đánh giá kết quả của người học và kết luận.
+ Mức 2:
Giáo viên đặt vấn đề ,gợi ý để người học tìm ra cách giải quyết vấn đề,giáo viên cùng người học thực hiện cách giải quyết vấn đề;giáo viên cùng người học cùng đánh giá ,kết luận.

+ Mức 3:
Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình huống ,người học phát hiện và xác định vấn đề nảy sinh tự lực đề xuất các giả thuyết và lựa chọn các giải pháp ,thực hiện cách giải quyết vấn đề với sự giúp đỡ của giáo viên (nếu cần ),giáo viên cung người học cùng đánh giá và kết luận.

+ Mức 4:

Người học tự phát hiện vấn đề ,tìm cách  giải quyết và tự đánh giá chất lượng, hiệu quả ,có ý kiến bổ sung của giáo viên khi kết thúc.

Khi giảng dạy đặt và giải quyết vấn đề người giáo viên dạy học sinh yếu kém cần chú ý những điểm sau:

  + Một vấn đề (đối với người học ) được biểu thị bởi một hệ thống những mệnh đề câu hỏi thoả mãn các điều kiện :

- Người học chưa giải đáp dược câu hỏi đó hoặc chưa thực hiện được hành động đó.

- Người học được học một quy tắc có tính chất thuật giải nào để giải đáp câu hỏi hoặc thực hiện yêu cầu đặt ra

+ Thế ào là bài toán (tình huống) có vấn đề  ?

   
Bài toán có vấn đề cần thoả mãn các điều kiện sau:

- Tồn tại một vấn đề:bài toán phải bao hàm một vấn đề theo nghĩa nêu ở trên

     
- Gợi nhu cầu nhận thức :người học phải cảm thấy cần thiết ,thấy có nhu cầu hứng thú và mong muốn giải quyết vấn đề đó 

     
- Gây niềm tin ở khả năng người học làm cho họ thấy tuy họ chưa có lời giải ngay nhưng đã có một số kiến thức ,kỹ năng liên quan đến vấn đề đặt ra và nếu tích cực suy nghĩ  thì có nhiều hy vọng giải quyết được vấn đề đó.

+ Cách tạo tình huống có vấn đề :

  - Dự đoán nhờ nhận xét trực quan,đo đạc thực nghiệm 

  - Lật ngược vấn đề 

  - Xem xét tương tự 

  - Khái quát hoá

  - Giải bài tập mà chưa biết mà chưa biết thuật ngữ để giải tiếp 

  - Tìm sai lầm trong lời giải 
  - Phát hiện nguyên nhân sai lầm và  sửa chữa sai lầm  

Bên cạnh đó  kết hợp với phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ,gồm các bước như sau:

        - Bước 1: Làm việc chung với cả lớp   
        - Bước 2: Làm việc theo nhóm
        - Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận trước lớp
  Khi tiến hành phương pháp này ở các lớp phụ đạo thì giáo viên đưa ra tình huống phù hợp để giúp các em thực hiện nhẹ nhàng không phức tạp
* Phương pháp dạy học cụ thể trong từng dạng đối vơi môn Toán THCS:

III. CÁC VÍ DỤ  HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THÔNG QUA BẢNG, SƠ ĐỒ

+VD1:ôn tập chương I “ Số hữu tỉ, số thực “ (ĐS7) ta có thể lập bảng hệ thống sau:
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+Bảng 1:

	Dạng biểu diễn thập phân
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                    -Số thập phân hữu hạn

Số thực        -Số thập phân vô hạn tuần hoàn     
                    -Số thập phân vô hạn không tuần hoàn 

	Giá trị tuyệt đối của một số
	             a nếu a 
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Tính chất : Với mọi a
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	Căn bậc hai
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	Số dương a có hai căn bậc 2 là 
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	Trục số thự c
	các điểm biểu diễn số thực lấp đầy trục số
	


	Tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau
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	Tính chất
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VD2     :Ôn tập chương I tứ giác ( HH8). Bài tập 87/111 SGK đã Graph hoá kiến thức bằng bảng sau:

* Bảng 2

[image: image15.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]
Để dễ hệ thống hoá kiến thức hơn .Giáo viên có thể thiết kế và tổng kết theo bảng sau:

 *Bảng 3: GV giới thiệu sơ đồ , yêu cầu HS viết điều kiện tương ứng  trên mỗi mũi tên để được hình theo yêu cầu


?1 Để CM tứ giác là hình  bình hành có mấy cách ? đó là những cách nào?

?2 Có mấy con đường để chứng minh 1 tứ giác là hình thoi? 

?4 Có cách nào chứng minh trực tiếp 1 tứ giác là hình chữ nhật không?Thoả mãn Đk gì?

?5 Các mũi tên ở sơ  đồ trên có thể đánh ngược lại được không ? Vì sao? 

Cách 2:Hãy ghi số thứ tự ở phần kiến thức tương ứng lên mũi tên để dẫn đến hình tương ứng:

1. Tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song.

2. Tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song từng đôi một.

3. Tứ giác có 1 cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau.

4. Tứ giác ó 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

5. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

6. Tứ giác có 3 góc vuông.

7. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau.

8. Hình thang có 1 góc vuông.

9. Hình thang 2  góc ở đáy bằng nhau.

10. Hình thoi có 1 góc vuông.

11. Hình bình hành có 1 góc vuông.

12. ………………

VD3: Ôn tập chương III ( Hình học 9-Góc với đường tròn )

Có thể hệ thống hoá kiến thức bằng bảng sau: ( Tuỳ từng phần kiến thức cần kiểm tra GV có thể để trống 2 trong 3 phần tương ứng trong bảng .

	GÓC
	HÌNH VẼ
	TÍNH CHẤT



	Góc ở tâm
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AOB = sd AB

	Góc nội tiếp
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sd AB


	Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
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xAB = 
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 sd AB


	Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn
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AIB = 
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	Góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn
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VÍ DỤ 4 : chương tam giác (HH 7) có thể thực hiện bằng bảng sau:
	Chứng minh 2 tam giác thường bằng nhau
	Xét một trong 3 điều kiện bằng nhau
	1). c. g. c

2). g. c. g

3).c. c. c

	Chứng minh 2 tam giác vuông bằng nhau (suy từ 3 điều kiện trên)
	1). 2 cạnh góc vuông bằng nhau từng đôi một

2). Cạnh huyền và góc nhọn bằng nhau từng đôi một

3). Cạnh góc vuông và góc nhọn bằng nhau từng đôi một

4). Cạnh huyền và cạnh góc vuông bằng nhau từng đôi một

	Chứng minh một tam giác là cân(*)
	1). 2 cạnh bằng nhau

2). 2 góc kề với 1 cạnh bằng nhau

3). Tam giác vuông có góc 450 (vuông cân)



	Chứng minh một tam giác là đều(**)
	1). Tam giác có 3 cạnh bằng nhau

2). Tam giác có 3 góc bằng nhau

3). Là tam giác cân có 1 góc bằng 600




Ví dụ 5: Ôn tập Các tập hợp số:
Cho sơ đồ sau: 

1/  Viết kí hiệu I, R ,Z , Q   vào sơ đồ trên

2/  Hãy ghi các số sau đây vào sơ đồ ven: 6 ;  7 ;   0 ;    
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  ;    3  ; 
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   ;    4,75  ;   
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3/  Tìm các tập  
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Ví dụ 6: Ôn tập chương Hàm số: Các bảng sau có mô tả bằng quan hệ hàm số không?
	x


	-1
	0
	2
	3

	y


	-2
	1
	1
	3


	x
	1
	1
	2
	3



	y
	2
	3
	4
	5




· Hàm số  y= ax biểu thị mối quan hệ nào giữa hai đại lượng x và y. tính chất của đồ thị biểu diễn hàm số.

VÝ Dơ 7:    
   Ôn tập chương I hàm số bậc nhất  ( Đại số 9) :

Giáo viên giới thiệu hình vẽ và yêu cầu học sinh điền yếu tố thích hợp vào  dấu …….. 

Để dẫn dắt cho HS GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi sau:

+ d1 cắt trục tung tại điểm 3 đơn vị cho ta biết điều gì? (tung độ gốc bằng 3)

+ d2 //d1 Cho ta biết điều gì về hệ số góc ?  ( a= a’ = 2 ) . 

+ Dựa vào dấu hiệu nào để biết được toạ độ giao điểm của d2 với trục Oy? ( a’= -2)

+ d3 cắt trục Oy tại điểm 3 đv , cắt Ox tại điểm 2 đv cho ta biết được HS nào của HS? ( b”= 3)

Khi ấy làm thế nào để xác định được HS a?  ( b=3 ,x=1 , y= 0)


3.2 Các phép toán và kĩ năng giải toán

+Vận dụng kiến thức về các phép toán và phương pháp giải toán để giải các bài tập minh hoạ. 

*Ví dụ: - Bài 102 cho tính chất tỉ lệ thức (Chương I-ĐS7); - Bài 70 cho tam giác cân (Chương II)

Trong trường hợp bài toán (hình học) có nhiều câu hỏi, nên tập trung minh hoạ vài câu trọng tâm

Nói chung đối với các bài toán luyện tập thuộc khâu nào của bài ôn tập thì GV vẫn phải lưu ý:

+ Suy nghĩ tìm cách giải, graph hoá cách giải (phân tích – tổng hợp)

 + Tìm những cách giải khác nhau (nếu có thể) và chọn cách hay nhất để giải và từ đó hướng dẫn HS làm theo; 

+  Thiết kế hệ thống câu hỏùi, việc làm để tổ chức hoạt động giải toán cho HS:

 + Chú ý khai thác bài tập, tổng quát hoá, tương tự và mở rộng bài toán, để ra các bài toán khó hơn. 

Lưu ý: Trong quá trình ôn luyện kĩ năng, GV quan tâm sửa chữa các bài sai sót HS thường gặp như: vẽ hình thiếu chính xác, lập luận chứng minh thiếu chặt chẽ... trong hình học; nhầm lẫn trong việc sử dụng các phép tích luỹ thừa, nhìn nhận các hạng tử đồng dạng... trong đại số; lưu ý quá trình tự luyện giải bài tập ở nhà cho HS.

IV- YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG :

* Trên đây tôi  đã nêu một giải pháp để thực hiện bài ôn tập chương . Thực tế  bản thân và các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đã vận dụng . kết quả thu được theo đánh giá của chúng tôi phần lớn đã khắc phục được các trở ngại như đã nêu ở phần đặt vấn đề.

* giải pháp dạy bài ôn tập chương nêu trên có thể áp dụng cho đa số các bài ôn tập chương trong chương trình toán cấp THCS .Nhưng để thành công đòi hỏi người dạy phải đầu tư  thời gian nghiên cứu kỹ nội dung cơ bản của chương sau đó thiết lập được mẫu bảng ; mẫu sơ đồ và hệ thông câu hỏi , bài tập phù hợp với nội dung và đối tượng học sinh .


………………………………………………

V/ DẠY HỌC CÁC KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA :
Thông thường các khái niệm được định nghĩa tuần tự, khái niệm sau được định nghĩa dựa vào định nghĩa của khái niệm trước. Ví dụ ở chương I ĐẠI SỐ 9 có khái niệm sau :

· Căn bậc hai của số a ≥ 0 là một số x sao cho x2 = a

· Với số a > 0 
[image: image34.wmf]a

 được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng gọi là  căn bậc hai số học của 0

· Phép tìm căn số học của một số không âm được gọi là phép khai phương…

1) Cách dạy khái niệm :

Dạy khái niệm là hướng dẫn HS quan sát, nhận xét, phát hiệm những dấu hiệu đặc trưngcủa các đối tượng, ghi nhớ những dấu hiệu ấy để so sánh được và phân biệt được các đối tượng thuộc những khái niệm khác. Từ đó hình thành, củng cố vững chắc khái niệm và cuối cùng là vận dụng thành thạo khái niệm vào tư duy.


Việc dạy học khái niệm toán học ở trường THCS phải đạt được những yêu cầu là làm cho HS :



+ nắm vững các dấu hiệu đặc trưng của một khái niệm



+ Nhận dạng được các khái niệm, biết thể hiện khái niệm bằng cách cho những ví dụ về những đối tượng thuộc khái niệm đã cho.



+ Biệt vận dụng khái niệm vào tư duy.

Việc giảng dạy khái niệm thường được tiến hành theo bốn bước :

a) Tiếp cận khái niệm

b) Hình thành khái niệm

c) Củng cố khái niệm

d) Vận dụng khái niệm

a)  Tiếp cận khái niệm, khám phá khái niệm :

Việc tiếp cận khái niệm được thực hiện bằng cách quy nạp và suy diễn.

· Phương pháp tiếp cận bằng quy nạp thường được thực hiện bằng cách cho HS nhiều ví dụ cụ thể về một khái niệm để HS quan sát, nhận dạng khái niệm, tìm những dấu hiệu đặc trưng bằng cách nêu lên những yêu cầu của những bài toán thực tế hoặc những nhu cầu tính toán. Các khái niện như căn bậc hai, đơn thức, quy đồng mẫu thức, phân tích đa thức thành nhân tử được hình thành nhờ quy nạp. Chẳng hạn căn bậc hai được xuất phát từ việc tính độ dài cạnh hình vuông khi biết diện tích, tổng quát hơn là phải tìm cơ số của một bình phương.

· Phương pháp tiếp cận bằng  suy diễn thưòng được thực hiện trong các trường hợp khái niệm cần định nghĩa là một trường hợp đặc biệt, hoặc là mở rộng, khái quát hóa, hoặc tương tự với một khái niệm đã có trước.

b)   Hình thành khái niệm :
Việc hình thành các khái niệm thường được thực hiện bởi một trong hai cách : Quy nạp hoặc suy diễn.
- Hình thành khái niệm bằng quy nạp nghĩa là dùng một số đối tượng cụ thể, GV hướng dẫn HS quan sát hoặc thực hiện một số họat động để nhận dạng khái niệm .Nhờ khái quát hóa và trừu tượng hóa ta đi tới định nghĩa khái niệm

- Hình thành khái niệm bằng suy diễn nghĩa là hình thành khái niệm mới dựa trên định nghĩa của những khái niệm trước đó.

c) Củng cố khái niệm :
Sau khi đã hình thành khái niệm cần củng cố khái niệm để khái niệm  ấy xác định được một vị trí vững chắc trong trí nhớ của HS. Việc củng cố khái niệm được thực hiện bằng các họat động của HS như sau :


+  Làm những bài tập về nhận dạng và thể hiện khái niệm 


+ Hoạt động ngôn ngữ.


+ Khái quát hóa, đặc biệt hóa, hệ thống hóa…

d) Vận dụng khái niệm  :

Vận dụng khái niệm  là một mục tiêu quan trọng của việc dạy học khái niệm . Nó là khâu cuối cùng trong bốn khâu của quá trình học tập : Học, hỏi, hiểu, hành.Vì thế sau khi khái niệm đã được củng cố cần tạo cơ hội cho  vận dụng khái niệm  vào nhiều dạng bài tập khác nhau.

2/ Ví dụ cụ thể :

a) Tiếp cận khái niệm : Khái niệm  căn bậc hai HS đã được học ở lớp 7. Căn bậc hai số học của một số không âm là giá trị không âm của căn bậc hai của số đó. Vì thế phương pháp tiếp cận và hình thành khái niệm  này là phương pháp suy diễn. Trước hết cần làm cho HS nhớ lại định nghĩa căn bậc hai của một số không âm. 
b) GV có thể yêu cầu HS làm bài tập sau :

Tìm  căn bậc hai của các số sau :

a) – 4

b) 0

c) 9 

d) 
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e) 2

GV đặt câu hỏi : Những số như thế nào thì có căn bậc hai ?

Số 0 có mấy giá trị căn bậc hai ? Số dương có mấy giá trị căn bậc hai ? Các giá trị ấy có liên quan gì với nhau ?

b)  Hình thành khái niệm 

Cho HS quan sát bảng giá trị của hàm số y = 2x + 1, rút ra nhận xét x và y cùng tăng.GV nói : ta bảo hàm số y = 2x + 1 là hàm số đồng biến ( suy diễn). Điều đó có nghĩa x và y cùng tăng hoặc cùng giảm. Nhấn mạnh từ “cùng” và giải thích từ “đồng” có nghĩa là “cùng”. Tiến hành tương tự với hàm số y = - 2x + 1. HS rút ra nhận xét : khi x tăng thì y lại giảm.GV nói : ta bảo hàm số y = 2x + 1 là hàm số nghịch biến.Điều đó có nghĩa x tăng thì y giảm và  x giảm thì y tăng . Nhấn mạnh từ “ngược” và giải thích từ “ngược” có nghĩa là “nghịch”. Từ đó HS rút ra tính chất biến thiên của hàm số.

c) Củng cố khái niệm  : Lấy ví dụ ở khái niệm căn bậc hai số học. GV cho HS chỉ rõ số nào là căn bậc hai số học của số tương ứng viết trong dấu ngoặc  :
 
1/ - 7 ; 7 ( 49)


2/ 10 ; - 10 ( 100)


3/ - 11 ; 11 ( 121)


4/ 
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d)  Vận dụng khái niệm : Để vận dụng khái niệm GV yêu  cầu HS làm các bài tập có liên quan đến các khai niệm đã học.

VI. DẠY HỌC CÁC ĐỊNH LÝ - TÍNH CHẤT  :


1/  Cách dạy định lý, tính chất  :

Việc dạy học các định lý ở trường THCS phải đạt được các yêu cầu là làm cho HS :

a. nắm được đầy đủ và chính xác giả thiết và kết luận của mỗi định lý, nắm được mối liên hệ giữa những định lý trong một hệ thống liên quan.

b. Rèn luyện những thao tác chứng minh, tập lập luận chặc chẽ

c. Vận dụng được định lý vào hoạt động tiếp nhận tri thức mới và hoạt động giải toán.

d. Phát triển năng lực chứng minh và tư duy toán học.
Dạy học định lý thường được thực hiện theo các bước :

· Tiếp cận định lý : Tạo tình huống để HS khám phá, phát hiện định lý, tạo động cơ chứng minh.

· Hình thành định lý. Chứng minh định lý và phát biểu định lý.

· Củng cố định lý.

· Vận dụng định lý
Ví dụ  : Ở chương II đại số 9 có nhiều định lý nhưng không được phát biểu thành định lý mà phát biểu như những nhận xét tổng quát. Đó là :

· Định lý về chiều biến thiên của hàm số bậc nhất y = ax + b.

· Định lý về  đồ thị của hàm số bậc nhất.

· Định lý về  điều kiện cắt nhau, song song, trùng nhau của hai đường thẳng . 

Tuy nhiên việc dạy các nhận xét ( định lý) này vẫn được thực hiện theo bốn bước sau :

· Tiếp cận và phát hiện định lý

· Hình thành và phát biểu định lý 

· Củng cố định lý 
· Vận dụng định lý 
Cụ thể như sau :

Dạy định lý : “Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0) là một đường thẳng :

Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b,song song với đường thẳng y = ax nếu 

b≠ 0 , trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0”
a) Tiếp cận và phát hiện định lý :

- Ta đã biết đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Chẳng hạn như ?2 SGK trang 49 : Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau : 

	x
	-4
	-3
	-2
	-1
	-0,5
	0
	0,5
	1
	2
	3
	4

	y= 2x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	y = 2x + 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhưng chỉ tính các giá trị của hai hàm số khi x = 1; 2; 3; -1 … rồi vẽ đồ thị của hàm số y = 2x.

· Các điểm A ( 1; 2) B( 2;4) C( 3; 6) D (– 2; - 4) thuộc đồ thị hàm số nào ?

· Các điểm A’( 1; 5)  , B’ ( 2; 7) thuộc đồ thị hàm số nào ?

· Kẻ đường thẳng A’B’. Có nhận xét gì về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng AB và A’B’ ? vì sao? ( Vì AA’ // = BB’)

· Điểm C’( 3; 9) thuộc đồ thị hàm số nào ?

· Kẻ đường thẳng B’C’. Có nhận xét gì về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng AB và B’C’? Vì sao ? ( vì  CC’ // = BB’)

· Vậy có thể nói gì về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng A’B’ và B’C ?

· Tương tự điểm D’( - 2; -1) cũng thuộc đồ thị của hàm số y = 2x + 3 và đường thẳng A’D” cũng trùng với đường thẳng A’B’
b) Hình thành và phát biểu định lý :

· Qua những hoạt động ở phần tiếp cận định lý HS đã có ấn tượng rằng các điểm của đồ thị  y = 2x + 3 nằm trên một đường thẳng song song với đường thẳng  y = 2x. Để hình thành đầy đủ và phát biểu định lý  ta có thể đặt các câu hỏi :

1/  Từ những nhận xét ở phần trên có thể dự đoán đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là một đường như thế nào ?

2/ Tổng quát, có thể dự đoán đồ thị của hàm số y = ax + b với a≠ 0 và b ≠ 0 là đường như thế nào ? Hãy phát biểu dự đoán ấy ?

Hãy nhận xét thêm về vị trí của đường thẳng ấy trong mặt phẳng tọa độ. Nó có thể đi qua gốc tọa độ không ? Vậy thì nó cắt trục tung như thế nào ?

c)   Củng cố định lý  :
· Ta  có thể củng cố định lý  bằng việc vẽ đồ thị .

Chú ý : Vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 3.  Cho HS thấy rằng nếu cứ dựa vào đường thẳng y = 2x thì ta lại phải vẽ cả đường thẳng nào vào mặt phẳng tọa độ. Điều đó làm cho hình vẽ thêm rối. Đặt câu hỏi để HS tìm cách vẽ không phụ thuộc đường y = 2x. Chẳng hạn như :

- Căn cứ vào đặc điểm của đồ thị là đường thẳng  muốn vẽ đồ thị ấy ,ngoài đểm P(0; -3) ta cần biết thêm mấy điểm của nó ? ( Chỉ cần một điểm)

Thông thường có thể chọn Q có tung độ là 0 ( Q( 1,5 ; 0) ( giao điểm của đồ thị với trục hoành ). Tóm lại để vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 3 ta cần xác định mấy điểm ( 2 điểm P(0; -3)  ; Q( 1,5 ; 0) )

d) Vận dụng định lý  :

HS có thể vận dụng định lý để vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 5 ( bài tập 15 SGK trang 51)
VII. DẠY HỌC CÁC QUY TẮC :


Những quy tắc có thể là những điều thể hiện một khái niệm hoặc một định lý. Những quy tắc thường được diễn đạt dưới dạng thuật toán, nó thể hiện bởi một quy trình nhất định. Vì thế việc dạy học các quy tắc cũng thường được thực hiện như sau :

a) Tiếp cận với quy tắc, khám phá quy tắc : 

Để HS tiếp cận với quy tắc ta thường dùng các vì dụ đòi hỏi HS vận dụng một khái niệm hay một định lý để tính toán hoặc chứng minh. Các ví dụ này phải đơn giản 

để HS dễ phát hiện ra quy tắc và phải làm nổi bậc lên một quy trình được thực hiện theo những bước hầu như cố định, chứng tỏ rằng đối với mọi bài toán có cùng một yêu cầu như các ví dụ đã nêu, nếu thực hiện đúng quy trình ấy đều đi đến kết quả.

b) Hình thành và phát biểu quy tắc :
Qua các ví dụ HS được thực hành lập đi lập lại mà họ nhận thức được một quy trình và dần hình thành quy tắc. Khi quy tắc đã tỏ ra rõ nét và HS đã tin rằng quy tắc ấy là đúng thì các em có thể phát biểu nó bằng lời lẽ của mình. Quy tắc thường được phát biểu dưới dạng một thuật toán nó chỉ rõ từng bược thực hiện một cách rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn.

c) Củng cố quy tắc :

Sau khi quy tắc đã được phát biểu và được diễn đạt bởi một văn bản, ta cần cho thêm một số ví dụ áp dụng trực tiếp để củng cố vững chắc quy tắc.Nhiều HS khi  áp dụng quy tắc vào những ví dụ củng cố, các em vẫn tiến hành như khi thiết lập quy tắc. Chẳng hạn khi làm bài tập “ Đưa thừa số vào trong căn  
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” HS vẫn viết tuần tự như sau : 
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. Vì thế trong quý trình củng cố quy tắc cần nhắc lại kỹ càng những bước phải thực hiện theo quy tắc.

d) Vận dụng quy tắc :

Để luyện tập cho HS vận dụng quy tắc có thể cho những bài tập ở trình độ cao hơn những bài tập củng cố. Nội dung của bài tập có thể thuộc vào một chủ đề khác nhưng phải vận dụng được quy tắc đang học để giải quyết. Ví dụ : bài tập 20a), c) SGK trang 15 : rút gọn biểu thức :

a) 
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 với a ≥ 0.              b) 
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 với  a ≥ 0
Ở bài tập a HS buộc phải vận dụng quy tắc nhân hai căn thức. Ở bài tập b HS có thể vận dụng quy tắc nhân hai căn thức những cũng có thể vận dụng cả phép khai phương một tích ở thừa số  
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   . Tuy nhiên cách giải thứ hai dài hơn cách thứ nhất.

VII. DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP :

Dạy giải toán là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động toán học của HS ở trường THCS. Để dạy HS giải toán thì người thầy cần biết lựa chọn những bài tập thích hợp trong một kho tàng đồ sộ những bài tập rồi phân loại , sắp xếp chúng thành một hệ thống tùy thuộc vào những mục đích rèn luyệnkhác nhau như : củng cố kiến thức cũ; rèn luyện kỹ năng tính toán; phát triển tư duy sáng tạo …

Việc dạy giải toán co những chức năng sau :

· Củng cố tri thức mà HS đã học

· Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo vận dụng các tri thức.

· Rèn luyện tính chính xác trong tính toán, trong lập luận ( lời giải phải đầy đủ, các phép tính phải đúng, lập luận phải có căn cứ )

· Phát triển tư duy, rèn luyện những thao tác trí tuệ.

· Kiểm tra trình độ hiểu biết và nắm vững kiến thức của HS.

· Gây hứng thú học tập, hứng thú lao động trí tuệ, lao động sáng tạo của HS.

Những chức năng nói trên được thể hiện trong suốt quá trình dạy học trong một năm học. Từng giờ dạy giải bài tập có thể chỉ thực hiện một vài chức năng nào đó tùy theo mục đích của mỗi giờ dạy.


Vì vậy mỗi giờ dạy bài tập cần :

· Xác định rõ mục đích và yêu cầu cần đạt được.

· Lựa chọn một hệ thống bài tập nhắm đạt được từng yêu cầu.

· Xác định phương pháp hướng dẫn HS thực hiện.

Khi hướng dẫn HS giải toán cần tập luyện cho HS thực hiện theo bốn bước sau :

· Tìm hiểu nội dung của bài toán.

· Xác định hướng giải, thiết lập chương trình giải

· Thực hiện chương trình giải.

· Kiểm tra, nhìn lại lời giải, cải tiến cách giải nếu có thể, rút ra những kinh nghiệm.
Ví dụ : Dạy giải bài tập 70 SGK trang 40.

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp :  
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Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán .


Bài toán yêu cầu rút gọn biểu thức bằng cách biến đổu biểu thức chứa căn. HS phải nhận ra được rằng không thể thực hiện phép khai phương ở từng căn thức; do đó phải biết biến đổi thành những căn thức mà biểu thức dưới dấu căn có thể khai phương được.

Bước 2 : Xác định hướng giải và thiết lập chương trình giải .


Nên luyện cho HS một thói quen làm cho bài toán đơn giản trước khi đưa ra cách giải. Ở đây nên làm cho các biểu thức dưới căn trở nên đơn giản bằng cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Có thể xác lập chương trình giải như sau :

· Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

· Thực hiện các phép nhân và chia căn thức.

 Bước 3 : Thực hiện chương trình giải.
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 Bước 4 : Kiểm tra, nhìn lại lời giải

· Các phép toán thực hiện, chính xác kết quả đúng.

· Các khâu suy luận hợp lý, các phép biến đổi hợp lý.

· Tìm thêm cách giải.
Cách giải trên đây thực hiện theo đúng phương châm làm cho bài toán đơn giản trước khi đưa ra cách giải. Cách giải này là đơn giản nhưng hơi dài vì đầu tiên ta đã thực hiện phép đưa ra ngoài dấu căn và cuối cùng lại phải thực hiện phép biến đổi ấy. Vì vậy, trong trường hợp này có thể thực hiện theo chương trình sau :

· Phân tích các biểu thức dưới dấu căn thành nhân tử.

· Thực hiện phép nhân, chia các căn thức.

· Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

Cụ thể là :
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Hoặc  có thể thực hiện ngay phép nhân và phép chia những căn thức :
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rồi thực hiện phép khai phương.

Nếu tính toán bằng máy tính bỏ túi thì cách giải này ngắn hơn nhưng có một nhược điểm là không nhận ra được những thừa số có thể đưa ra ngoài dấu căn và hạn chế khả năng tính nhẩm, khả năng vận dụng các phép biến đổi căn thức và khả năng đề xuất phương pháp giải.
IX. GIỚI THIỆU GIÁO ÁN THEO HƯỚNG PHỤ ĐạO HỌC SINH YẾU KÉM
Bài 1 :  

        Tiết 21.


HÀM SỐ BẬC NHẤT
I/  Mục tiêu : 

HS cần đạt được những yêu cầu sau :

·    Hiểu rõ hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b với a ≠ 0.Điều kiện a ≠ 0 là điều kiện bắt buộc phải có vì khi đó ax + b là một đa thức bậc nhất. Hiểu điều này thì sau này HS sẽ dễ dàng hiểu khái niệm hàm số bậc hai.

·    Biết rằng hàm số này được xác định với mọi giá trị của biến thuộc tập số thực R

·     Hiểu được cách chứng minh tính biến thiên của hàm số này. Do đó dễ chấp nhận cho trường hợp tổng quát.

·    Hiểu rằng khi a > 0 thì hàm số đồng biến, khi a < 0 thì hàm số nghịch biến.

·   Biết rằng toán học xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.

II/ Chuẩn bị :

GV : Bảng phụ tính giá trị của hàm số trong bài toán mở đầu, máy tính , thước

HS : Học kỹ bài trước, thước SGK, bảng nhóm.

III/  Các hoạt động của dạy và học

1) Kiểm tra :

- Một HS chữa bài tập 6SGK trang 45

- GV kẻ sẵn bảng ở trang 46 SGK để HS điền vào những ô trống 

- GV chữa bài tập 7 SGK trang 46

  x1 < x2 (  3x1 <  3x2 hay f( x1) < f( x2). Vậy hàm số đồng biến.

2) Giới thiệu bài : Tiết học hôm này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm số bậc nhất và các tính chất biến thiên của nó

3) Tiến trình dạy học :
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài ghi

	Hoạt động 1 : .

- Cho HS đọc bài toán mở đầu. GV vẽ hình minh họa bài toán như trong SGK lên bảng.

HS thực hiện ?1 SGK trang 46

GV viết lên bảng

Sau 1g ôtô đi được : …………………

Sau t giờ ôtô đi được : …………………

Sau t giờ ôtô cách trung tâm Hà Nội là :……………………………………….

Gọi HS lần lượt trả lời, GV điền vào ô trống ở phần vừa viết lên bảng.

HS thực hiện ?2 SGK trang 46

- Yêu cầu HS đọc kết quả và cho xuất hiện từng giá trị vào ô tương ứng hoặc treo bảng phụ đã chuẩn bị rồi cho  HS giải thích tiếp.

- GV hỏi : Bậc của đa thức 50t + 8 là bao nhiêu ?

- Nói tiếp sau khi HS trả lời .Vì thế người ta gọi nó là hàm số bậc nhất. vậy các em hãy định nghĩa hàm số bậc nhất.

- HS phát biểu định nghĩa, GV ghi lên

bảng.

- GV chỉ rõ vì ax + b phải là đa thức bậc nhất nên bắt buộc a ≠ 0.

Cho HS nhận dạng khái niệm bằng cách cho bài tập:

Đẳng thức nào dưới đây biểu thị một hàm số bậc nhất ? chỉ rõ a và b trong các hàm số ấy : y = - 4x + 5 ; y = 0x – 4 ; y = 1/2x

y = 4x2 – 1.Hàm số y = ax có phải là hàm số bậc nhất không ? Vì sao?

Hoạt động 2 : Tính chất hàm số bậc nhất.

GV chỉ lên bảng phụ đã giới thiệu ở trên và hỏi : Qua bảng này các em thấy hàm số : s = 50t + 8 đồng biến hay nghịch biến

Qua bài học và các bài tập đã làm ta thấy: 

Các hàm số                      Các hàm số

y = 2x + 1                       y = - 2x + 1

y = 2x                             y = - 2x          

y  = 50t  +8                     y  = -
[image: image46.wmf]2

1

x + 3

đồng biến                           nghịch biến

Vậy điều gì quyết định một hàm số đồng biến hay nghịch biến ? ta hãy xem một chứng minh chặt chẽ cho một trường hợp cụ thể ở ví dụ SGK trang 47. GV viết lên bảng  : y =f(x) = - 3x +1.

Với x1 < x2 (   x2 - x1 > 0 Do  đó 

f ( x1) - f ( x2) = - 3x1 + 1 + 3x2 – 1

= -3(x2 - x1 ) < 0 hay  f ( x1) > f ( x2)  hàm số nghịch biến.

HS thực hiện ?3 SGK trang 47 .Yêu cầu HS lặp lại từng bước chứng minh trên.

Tổng quát khi nào hàm số đồng biến ? Nghịch biến ?


	1/  Bài toán : SGK trang 46

?1.

Sau 1g ôtô đi được : 50 (km)

Sau t giờ ôtô đi được : 50.t ( km)

Sau t giờ ôtô cách trung tâm Hà Nội là :  s = 50.t + 8 ( km)

Định nghĩa hàm số bậc nhất :

Hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức : y = ax + b. Trong đó a, b là những số cho trước và a ≠ 0.

Ví dụ :y = - 4x + 5  có a = - 4, b = 5

Tổng quát : y = ax + b, a ≠ 0

   * Đồng biến trên R khi a > 0

    * Nghịch biến trên R khi a < 0




4/ Củng cố : Yêu cầu HS thực hiện ?4. Mỗi HS cho một ví dụ, sau 2 phút yêu cầu một số HS đọc ví dụ của mình.

5/ Hướng dẫn về nhà : 

- Ôn lại tọa độ của một điểm,định nghĩa đồ thị, cách xác định một điểm  theo tọa độ cho trước, cách xác định   tọa độ của một điểm trên đồ thị   cho trước. Làm các bài tập sau : 8,9,10 SGK trang 48
IV) Rút kinh nghiệm  :
· Đa số HS hiểu bài nhận dạng được hàm số bậc nhất, tìm được các hệ số a, b và tính chất biến thiên của hàm số bậc nhất.

· Một vài em yếu còn chưa nhận dạng được a, b của những hàm số dạng 

y = 2(1 – x)   hay y = x + 3( 5 – x)….

-    GV cần cho nhiều ví dụ hơn.

II. Kết quả nghiên cứu :
	Lôùp
	T. Soá
	Nhận thức của học sinh

	
	
	Không biết 
	Biết sơ sài
	Nắm vững

	Lớp 9C
	46
	10/46
	16/46
	20/31


Kết luận và đề nghị : để có thể giảng dạy tốt một tiết học cần có các biện pháp sau
1/ Về phiá học sinh :

- Phải tập trung chú ý nghe giảng bài .

- Tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài .

- Học bài , nắm vững định lí , định nghiã , khái niệm .

2. Về phía giáo viên :

- Giáo viên phải nắm vững trình độ học sinh ở từng lớp , từng đối tượng để có phương pháp giảng dạy phù hợp , hệ thống câu hỏi gợi mở thích hợp .

- Nắm vững sự liên hệ các chương , các bài trong chương trình , sự sắp xếp kiến thức để có kế hoạch giảng dạy cụ thể , phù hợp từng chương , từng bài .

- Tìm hiểu và nắm vững các thuật ngữ toán học , các khái niệm , định nghiã và được dùng để định nghĩa .

- Dự kiến các sai sót mà học sinh hay mắc phải . Từ đó nhấn mạnh chỗ quan trọng giúp học sinh nhớ lâu .

- Cần chuẩn bị cho học sinh có tâm lý thoải mái trong khi học tập để sự tiếp thu được phát triển , chủ động phát biểu xây dựng bài , không bị ức chế bởi tâm lí sợ hãi .

- Hướng dẫn học sinh giải toán theo thao tác , tránh giải tuỳ tiện và nhân đó ôn lại các thuật toán cơ bản .

- Sử dụng hình vẽ , mô hình giúp học sinh nắm được khái niệm một cách trực quan làm tiết học sinh động hơn .

3.Kết quả :
   Kết quả phải dựa vào kết quả trong các buổi phụ đạo đồng thời căn cứ vào kết quả học tập trong các giờ chính khoá.Các em đã nắm được về kiến thức cơ bản và thực hiện tốt một số bài tập dạng cơ bản.
 Cụ thể về chất lượng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch là 2 em(chiếm 9,1%). Như vậy đã chuyển được 13 em(chiếm 59,1%) từ mức yếu kém lên mức trung bình.

Đa số các em đã được rèn luyện kỹ càng để có thêm kỹ năng học Toán .Vấn đề này thực chất không thể thực hiện trong ngày một ngày hai bởi từ xưa đến nay không bao giờ không tồn tại học sinh yếu kém.

C-MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
   Đối với học sinh lớp 9,việc phụ đạo cho học sinh yếu kém là rất quan trọng. Điều cần thiết cho giáo viên phụ đạo bộ môn Toán là phải hết sức tâm lí, phải thường xuyên trò chuyện ,tâm sự gần gũi các em .Trong quá trình trò chuyện xuất phát từ yếu tố gần gũi ,hoạt động nhiệt tình năng động làm cho học sinh thêm yêu mến và kính phục giáo viên hơn.Phương pháp tổ chức hoạt động cũng phải khoa học không được xem thường đối tượng dù bất cứ lí do nào.

  Không phô trương các kết quả ,không khen quá lời tạo tính chủ quan trong học tập

D-MỘT vài kiến nghị 
-Nhà trường cần có sự liên hệ chặt chẽ hơn đối với phụ huynh thông qua chính quyền địa phương. Lên kế hoạch phụ đạo đúng thời gian và phải liên tục không nên để gián đoạn quá lâu.

-Kế hoạch nhà trường đặt ra rất cụ thể và chi tiết nhưng chưa có hiệu quả cao.Vì vậy đòi hỏi nhà trường phải quán triệt lại các yêu cầu nguyên tắc ,có hình thức tổ chức quản lý một cách nghiêm ngặt cả kỉ luật và khen thưởng công minh.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của giờ lên lớp đối với giáo viên ,thường xuyên quan tâm giúp đỡ cho những lớp có nhiều đối tượng học sinh yếu kém.
- Tăng cường các giờ học ngoại khóa , tạo sự hứng thú cho học sinh trong học toán.

- Quan tâm đặc biệt tới những vùng còn đặc biệt khó khăn, giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác. 

- Có chương trình cụ thể lâu dài đối với học sinh yếu kém, không nên làm theo từng giai đoạn. Thực hiện tốt công tác “ hai không bốn nội dung” đã đề ra một cách có hiệu quả  và lâu dài.
E-kết luận 
Trong xu thế toàn cầu hoá ,quốc tế hoá nền giáo dục nước ta đang tích cực đổi mới , phát triển phát động hoá giáo dục, phát động đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt là phát động phong trào thực hiện hai không đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước thì vấn đề phụ đạo học sinh yếu kém chính là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết không chỉ riêng nghành giáo dục mà là tất cả các lĩnh vực trong xã hội hiện nay.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường ,trước hết cần sự nhiệt tình của mỗi giáo viên trong công tác tìm hiểu các phương pháp sao cho có hiệu quả 

  Là một giáo viên tôi rất tự hào là đã được tham gia vào quá trình giáo dục chung –quá trình sư phạm tổng thể .Bản thân đã có rất nhiều trăn trở trong vấn đề học sinh yếu kém trong quá trình thực hiện hai không.Vấn đề này có thể nói rằng là rất quan trọng trong thời điểm hiện nay, chúng ta phải làm gì với những trường học có 80% học sinh thi trượt tốt nghiệp.Đội ngũ công nhân có văn bằng tốt nghiệp cấp 3 nhưng không biết cộng số nguyên ,phân số.

 Sau một thời gian trăn trở và nghiên cứu,kết hợp với kinh nghiệm 8năm giảng dạy.Tôi phần nào đã tìm hiểu về đối tượng học sinh yếu kém nói chung và học sinh yếu kém môn Toán nói riêng để xây dựng phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn Toán .

Hoàn thành đề tài này thực sự nhờ sự giúp đỡ tận tình của ban giám hiệu nhà trường,các đồng nghiệp giáo viên giảng dạy ở trường THCS Nghĩa Hành ,chính quyền dịa phương, đoàn thể các xóm, hội phụ huynh của trương THCS Nghĩa Hành .Thực sự đề tài còn mới chỉ nghiên cứu ở mức độ chung nhất ,chưa cụ thể hoá  được các tiết dạy phụ đạo nên chắc chắn còn mang tính  chung về xã hội giáo dục nhiều hơn. Do thời lượng  và trình độ năng lực còn hạn chế nên đang còn rất nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự ủng hộ, ý kiến đánh giá, sự góp ý chân tình của các chuyên gia, bạn bè trong nghành giáo dục có chung suy nghĩ trăn trở để góp phần hoàn thiện đề tài này.
        Tôi xin chân thành cảm ơn!                                   
                                                                     Tân Kỳ, Ngày 10/4/2009                             
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